	Phòng giáo dục đào tạo Bình Giang
Trường Tiểu học vĩnh tuy
............................
	    Khảo sát chất lượng đầu năm
Năm học 2011 - 2012
môn : tiếng việt lớp 3  
(Phần kiểm tra đọc)
Ngày 22  tháng 9 năm 2011


            Họ và tên: ....................................................... Líp:..............
I) Đọc thầm và làm bài tập:  ( Thời gian 20 phút - 5 điểm)


Bài đọc: Cậu bé thông minh  (TV 3 - tập I / trang 4)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Nhà vua đã nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?

A. Ra lệnh cho mỗi làng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng.

B. Ra lệnh cho các quan đi khắp nơi tìm cậu bé thông minh.

C. Bắt cậu bé phải làm ba mâm cỗ từ một con chim sẻ.

b) Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ?

A. Vì không có tiền cấp cho hai cha con cậu bé lên kinh đô.

B. Vì không có con gà trống nào biết đẻ trứng, mà không thể trái lệnh vua được.

C. Vì ai đến gặp nhà vua cũng sợ bị chém đầu.

c) Cậu bé đã làm gì để nhà vua thấy lệnh của ngài là vô lí ?

A. Nói với vua rằng lệnh của ngài là vô lí.

B. Kêu khóc om sòm để vua thương tình tha cho.

C. Cậu khóc và thưa với vua rằng cha mình không chịu đẻ em bé, vua quát cậu vô lí vì đàn ông làm sao đẻ được và đó cũng chính là sự vô lí của nhà vua khi bắt gà trống đẻ trứng.

Câu 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong câu dưới đây:


      Cứ đến rằng trung thu, chúng em lại được đi rước đèn, phá cỗ.

................................................................................................................................................
Câu 3. Tìm một từ trái nghĩa với từ “chăm chỉ”. Đặt câu với từ em vừa tìm được.
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
II) Đọc thành tiếng:  ( 5 điểm)   
       ( Yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm bài đọc, mỗi em đọc không quá 2 phút)
	     Giáo viên chấm 
     (Kí và ghi rõ họ tên)
	                    Giáo viên coi 
                       (Kí và ghi rõ họ tên)


	Phòng giáo dục đào tạo Bình Giang

Trường Tiểu học vĩnh tuy
............................
	    đề khảo sát chất lượng đầu năm
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(Phần kiểm tra Viết)
Ngày 22 tháng 9 năm 2011


đề bài
I. Chính tả : (5 điểm) Thời gian 15 phút
1) Bài viết: (4 điểm)   

RƯỚC ĐÈN
      Càng về khuya đám rước đèn càng đông. Các bạn nhỏ mỗi người cầm trong tay một chiếc đèn : đèn lồng, đèn ông sao… Tiếng nói cười ríu rít làm rộn rã cả xóm làng. Đám rước đi chậm rãi trên đoạn đường làng khúc khuỷu trông như một con rồng lửa bò ngoằn ngoèo.









                Theo Nguyên Tùng 
2) Bài tập (1 điểm)  
  Điền r, d hay gi vào chỗ trống:
       Bánh ....án                                   ....án giấy                               con ...án

       Tranh ...ành                                 ... ành dụm                             núi ....ừng
II. Tập làm văn (5 điểm )   Thời gian 25 phút

     Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em. 

_______________________________________
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I. Chính tả :

1- Bài viết :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2- Bài tập

    Điền r, d hay gi vào chỗ trống:

       bánh ....án                                   ....án giấy                               con ...án

       tranh ...ành                                 ... ành dụm                             núi ....ừng

II. Tập làm văn :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	      Giáo viên chấm 

     (Kí và ghi rõ họ tên)
	                    Giáo viên coi 

                       (Kí và ghi rõ họ tên)


Kiểm tra định kì đầu năm
Năm học: 2011 - 2012
Hướng dẫn chấm viết lớp 3
I) Chính tả: (5 điểm)
1) Bài viết: 4 điểm

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng; trình bày đúng, sạch, đẹp: điểm.
- 5 lỗi chính tả trong bài viết ( sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh, lỗi viết hoa...) trừ  2 điểm.
- L​ưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn: bị trừ không quá 0,5 điểm toàn bài.
2)  Bài tập: 1 điểm  
                                  Đúng mỗi từ cho 0,15 điểm
II) TẬP LÀM VĂN (5 điểm)

 Học sinh viết được đoạn văn theo yêu cầu đề bài ( 6 -  7 câu ) đúng nội dung, đủ ý, đúng ngữ pháp, câu văn có hình ảnh, sắp xếp hợp lí đạt: 5 điểm.

 Giáo viên chấm căn cứ vào mức độ bài làm của học sinh, cho điểm: 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2  - 1,5 -  1 -  0,5.

Hướng dẫn chấm đọc thầm và làm bài tập
Câu 1: Mỗi ý đúng cho 1 điểm.

Câu a: ý A
Câu b: ý B
Câu c: ý C
Câu 2: Đặt đúng câu hỏi theo yêu cầu cho 1 điểm.

Câu 3: Tìm đúng từ cho 0,5 điểm. Đặt đúng câu cho 0,5 điểm.
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đề và hư​ớng dẫn chấm phần kiểm tra đọc thành tiếng

A. Bài đọc:
- Yêu cầu học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn trong số các bài sau, trả lời một câu hỏi nội dung bài do giáo viên nêu. ( Thời gian cho mỗi học sinh không quá 2 phút)

Bài 1: “ Hai bàn tay em”  (Tiếng Việt 3- Tập 1- Trang 70)

   * Đọc 3 khổ thơ đầu.
Câu hỏi: Trong khổ thơ 1 hai bàn tay của bé được so sánh với gì?
- Gợi  ý trả lời: Bàn tay của bé được so sánh với nụ hoa hồng, các ngón tay như những cánh hoa.

Bài 2: “Ai có lỗi”   ( Tiếng Việt 3- Tập 1- Trang 12)
   * Đọc từ đầu đến  “Cậu cố ý đấy nhé!”
Câu hỏi:  Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau?
- Gợi  ý trả lời: Vì Cô-rét-ti vô tình chạm vào khuỷu  tay En-ri-cô, làm cây bút của bạn nguệch một đường rất xấu. Hiểu lầm bạn cố ý, En-ri-cô đã tức giận và trả thù bằng cách đẩy lại bạn để hỏng hết trang tập viết của bạn.
Bài 3: “Cô giáo tí hon”  ( Tiếng Việt 3- Tập 1- Trang 17)

     * Đọc  từ “ Làm như cô giáo  đến hết”.
Câu hỏi: + Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì?
               + Tìm hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của đám học trò.

- Gợi  ý trả lời: + Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi lớp học.
         + Thằng Hiển ngọng líu, nói không kịp hai đứa lớn; cái Anh ngồi gọn tròn như củ khoai; cái Thanh mở to mắt nhìn bảng ... 
Bài 4: “Chiếc áo len”    ( Tiếng Việt 3- Tập 1- Trang 20)

      * Đọc đoạn 3
Câu hỏi:  Khi biết em muốn có áo len đẹp, Tuấn đã nói gì với mẹ?
- Gợi  ý trả lời: Tuấn nói mẹ hãy dành tiền mua áo len cho em Lan. Tuấn không cần phải mua thêm áo nữa vì Tuấn khỏe lắm.
B. Biểu điểm chấm:

- Học sinh đọc to, rõ ràng, lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng, b­​íc đầu biết đọc với giọng phù hợp với đoạn văn cần đọc. Tốc độ khoảng  50 tiếng / 1 phút. Mỗi học sinh đọc không quá 2  phút: 4 điểm

- Học sinh trả lời đúng câu hỏi : 1 điểm 

Lưu ý:  GV cho điểm cần  căn cứ mức độ trả lời của học sinh không nhất thiết đúng hệt như gợi ý.
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